
 

 

 

 

 

 

 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

   
 

 

 

 
 

 

GIÁO TRÌNH 

VĂN HỌC VIỆT NAM 
THẾ KỶ XVII - XVIII 

 
 
 

PHAN THỊ HỒNG 



 

 

 

 

 

 

 

Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỶ XVI ĐẾN 

ĐẦU THẾ KỶ XVIII 

-----o0o-----

Phan Thị Hồng Khoa Ngữ văn 



 

 

 

 

 

 

 

Phần thứ  1.  KHÁI QUÁT 

I.  BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TÌNH HÌNH VĂN HỌC 

1.  Bối cảnh lịch sử 

Thế kỷ XV thịnh đạt kết thúc, bước sang thế kỷ XVI với xu thế tiến triển của 
lịch sử, chế độ phong kiến Việt Nam ngày càng bộc lộ rõ những mâu thuẫn phức 
tạp. Triều Lê sơ với kết cấu kinh tế - xã hội, thiết chế chính trị và hệ tư tưởng Nho 
giáo dần trở nên trì trệ, thoái hóa. Vua quan sa đọa, tàn bạo, triều chính ngày càng 
suy thoái, mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến trong nội bộ giai cấp thống trị, 
giữa nhà nước phong kiến với nhân dân ngày càng trở nên căng thẳng, quyết liệt. 
Thế kỷ XVI chứng kiến nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều chính phong 
kiến mục nát như khởi nghĩa Thân Duy Nhạc, Ngô Văn Tổng (1511), khởi nghĩa 
Trần Tuân (1511) và lớn nhất là cuộc nổi dậy của Trần Cảo (1516 - 1521) ở vùng 
Đông Triều. Cùng với sự trì trệ, thoái hóa của triều Lê, nạn tranh chấp quyền lực 
giữa các phe phái phong kiến gây ra những cuộc hỗn chiến triền miên, dai dẳng 
giữa các tập đoàn phong kiến. Kết cục là Mạc Đăng Dung, con người “vũ dũng, 
khôn ngoan” trong cảnh tranh chấp hỗn loạn, hạ sát lẫn nhau giữa các phe phái đối 
lập đã thao túng được binh quyền, phế truất vua Lê vào giữa năm 1527. Triều đại 
phong kiến nhà Mạc được thành lập như một tất yếu lịch sử thay thế triều Lê đổ 
nát, tha hóa. Thay thế nhà Lê trị vì đất nước, trong khoảng thời gian mấy chục 
năm đầu, nhà Mạc với những cố gắng nhất định đã tạo được sự ổn định, phát triển 
cho xã hội, kinh tế Đại Việt. 

Tuy nhiên, ngay sau khi Mạc Đăng Dung lên ngôi, với danh nghĩa phù Lê 
phục quốc, các phe phái phong kiến khởi binh chống Mạc. Nhà Mạc với những 
mâu thuẫn cố hữu của chế độ quân chủ quan liêu theo mô hình Nho giáo cũng 
ngày càng lâm vào tình trạng bế tắc, suy yếu và thoái hóa. Từ năm 1546 cho đến 
năm 1592, khi vương triều Mạc bị Lê - Trịnh đánh bật khỏi kinh thành Thăng 
Long, đất nước đã phải chịu đựng nhiều cuộc chiến đau thương, tang tóc. Sử sách 
gọi nhà Mạc là Bắc Triều, nhà Lê trung hưng ở phía Nam đất nước là Nam Triều. 
Cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều kéo dài suốt thế kỷ XVI gây nhiều tang thương 
cho nhân dân cả nước, tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế Đại Việt. Năm 1592, 
Nam Triều thắng Bắc Triều, nhà Lê trung hưng được thành lập với một thiết chế 
phức tạp vua Lê chúa Trịnh. Họ Trịnh phò vua Lê lên ngôi ngày càng tỏ ra chuyên 
quyền đẩy vua Lê vào tình trạng có hư danh mà không có thực quyền. 

Mầm mống tranh chấp trong nội bộ tập đoàn Trịnh - Nguyễn phò Lê trước 
khi cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều kết thúc đã khiến Nguyễn Hàng (con 
Nguyễn Kim, người đứng đầu lực lượng Nam Triều thời gian đầu) vào trấn thủ và 
xây dựng cơ sở cát cứ ở Thuận Quảng (1558). Khi thấy lực lượng đã đủ mạnh, con 
cháu Nguyễn Hàng bắt đầu bộc lộ sự bất phục tòng Lê - Trịnh. Từ năm 1627 đến 
năm 1672, liên tục diễn ra những cuộc đụng độ, tranh chấp đẫm máu giữa Lê - 
Trịnh và Nguyễn. Cuộc chiến này không phân thắng bại, hai bên quyết định hưu 
chiến, lấy sông Gianh làm giới tuyến, chia đất nước làm hai nửa Đàng Trong và 
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Đàng Ngoài. Sự thống nhất đất nước lại một lần nữa bị chia cắt sau những cuộc 
chiến đau thương, thảm khốc. Tình trạng cát cứ, phân tranh kéo dài, bạo lực triền 
miên đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự thống nhất và phát triển của đất nước, đời sống 
của nhân dân suốt từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII. 

Trong hoàn cảnh giai cấp phong kiến vì tranh quyền đoạt lợi gây nên  những 
hậu quả nặng nề cho công cuộc xây dựng đất nước, nhưng bất chấp mọi khó khăn, 
cản trở, kinh tế, văn hóa thời bấy giờ vẫn bền bỉ phát triển. Ở cả Đàng Trong và 
Đàng Ngoài, công cuộc khai khẩn đất hoang, phát triển xóm làng, đẩy mạnh sản 
xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì. Thủ công nghiệp với các nghề làm 
gốm, khắc chạm, thuộc da, dệt (vải, lụa, gấm vóc, chiếu, thảm), khắc in, làm giấy 
đã có những bước phát triển mới phục vụ cho nhu cầu con người ngày càng phong 
phú. Đã có những công trường thủ công khai thác các loại khoáng sản quý như 
vàng, đồng, sắt, chì… kinh tế thương nghiệp (cả nội lẫn ngoại thương) đều được 
chú ý khai thông, mở mang. Từ thế kỷ XVI, XVII ngoài quan hệ buôn bán với các 
nước trong khu vực, thương nhân các nước phương Tây (Bồ Đào Nha, Hà Lan, 
Pháp) cũng đã lui tới Đại Việt trao đổi hàng hóa. Đã xuất hiện  những thương 
khẩu lớn và những đô thị phồn vinh ở cả hai miền đất nước. “Tuy nhiên, nền kinh 
tế hàng hóa với bước phát triển mới, không phải không tác động tới đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ta. Thế lực đồng tiền cùng với lối sống thị dân ở 
nhiều thành thị và thương cảng đã góp phần phá hoại thêm đạo lý Khổng - Mạnh 
đang mất dần tác dụng và gia tăng tốc độ suy thoái của chế độ phong kiến” (1)

Do cuộc sống xã hội bất ổn, chiến tranh phong kiến gây nhiều đau khổ, tang 
thương nên Phật giáo, Đạo giáo lại có cơ phục hưng như một sự đáp ứng cho nhu 
cầu tinh thần, tình cảm của con người. Các đền, chùa, đạo quán được tu sửa, xây 
cất nhiều trong khoảng thời gian hơn hai thế kỷ này. Ngay trong hàng ngũ vua 
chúa, quý tộc nhiều người đã là tín đồ Phật giáo, Đạo giáo. Xu hướng tam giáo 
đồng nguyên lại xuất hiện với mức độ sâu sắc hơn thời Lý Trần. Sự mở mang 
quan hệ giao lưu, buôn bán với các nước Phương Tây khiến Đạo Thiên Chúa bắt 
đầu được truyền bá vào đời sống xã hội,  văn hóa Đại Việt. 

2.  Tình hình văn học 

Văn học hơn hai thế kỷ này đã ghi nhận những bước phát triển mới về nội 
dung, thể loại và ngôn ngữ. Để có những đổi mới này, đội ngũ tác gia văn học 
giảm mạnh thành phần vua chúa, sư sãi, tăng lên về tầng lớp Nho sĩ, đặc biệt là 
các Nho sĩ bình dân và ẩn dật. Nho sĩ bình dân với cuộc sống hoà đồng, gẫn gũi 
với nhân dân về điều kiện sinh hoạt, tư tưởng, tình cảm là lực lượng nền móng cho 
sự phát triển của văn học Nôm, đặc biệt là truyện thơ Nôm khuyết danh bình dân. 
Nho sĩ ẩn dật (bao gồm những người đỗ đạt cao, có danh vọng) là thành phần quan 
trọng đẩy văn học tiến lên một bước mới. Với kiến thức uyên thâm, tư tưởng vừa 
chính thống vừa uyển chuyển, sâu sắc, lành mạnh vì sống hoà hợp với xã hội, với 

                                                 
(1) Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân … Văn học Việt Nam thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII. Tập II, Nhà 
xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp. Hà Nội 1979. Trang 15 
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cuộc sống muôn dân, sáng tác của Nho sĩ ẩn dật thực sự mới mẻ, phong phú về nội 
dung, điêu luyện về ngôn ngữ nghệ thuật. 

Với thành phần Nho sĩ bình dân và ẩn dật, mối quan hệ giao lưu, sự chuyển 
hóa giữa văn học bác học và văn học dân gian được tăng cường theo xu hướng hai 
chiều. Văn học bác học trở nên đa dạng hơn về nội dung, đậm đà bản sắc dân tộc 
hơn khi tiếp nhận ảnh hưởng của văn học dân gian. Ngược lại, văn học dân gian 
sâu sắc, tinh tế hơn về nội dung và nghệ thuật khi có sự đóng góp, mài giũa của 
các Nho sĩ ẩn dật. Từ những thành tựu của văn học dân gian, văn học chữ Nôm đã 
ra đời, các truyện thơ Nôm, ngâm khúc, diễn ca lịch sử tiếp thu thể thơ lục bát, 
song thất lục bát của văn học dân gian để hoàn thiện, phát triển. 

Bao gồm hai bộ phận, bộ phận văn học chữ Nôm và bộ phận văn học chữ 
Hán liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, văn học hơn hai thế kỷ này thực sự trải qua 
một giai đoạn mới. 

Văn học chữ Nôm với những tác phẩm tiến bộ, chứa đựng những tư tưởng 
trái với quan niệm đạo lý chính thống đã từng bị nhà nước phong kiến cấm đoán, 
huỷ hoại. Thế kỷ XVI, XVII chứng kiến sự ra đời những lệnh chỉ nghiêm khắc của 
các chúa Trịnh về việc cấm khắc in, lưu hành thơ văn Nôm. Nhưng do đáp ứng 
được yêu cầu văn hóa của nhân dân, thơ văn Nôm vẫn được tồn tại, phát triển. Đó 
là điều ít nhiều giải thích hiện tượng có một số truyện thơ Nôm không còn lưu tên 
tác giả. 

Về tư tưởng, Nho giáo vẫn là hệ tư tưởng chính trong việc xây dựng, củng cố 
trật tự phong kiến, chỉ đạo tình cảm, đạo đức, lẽ sống của con người. Các tập đoàn 
phong kiến vẫn duy trì khoa cử, trọng vọng tầng lớp Nho sĩ vốn đắc lực phục vụ 
nhà nước phong kiến. Tuy nhiên, sự giảm sút chất lượng học tập cũng như tinh 
thần, đạo đức Nho sĩ là điều không tránh khỏi trong tình trạng các tập đoàn phong 
kiến tranh chấp, chia rẽ đất nước. 

Thơ phú Nôm giai đoạn này về mặt ngôn ngữ trở nên giản dị, trong sáng hơn 
trước nhiều. Những bài phú Nôm đặc sắc, lưu loát như Phụng thành xuân sắc phú 
(Nguyễn Giản Thanh), Đại Đồng phong cảnh phú (Nguyễn Hàng) cho thấy bút lực 
phú Nôm của các tác giả đã trở nên vững vàng, uyển chuyển. Thơ Nôm đến 
Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khẳng định một cái mốc lớn trong quá trình phát triển cả 
về nội dung lẫn nghệ thuật, ngôn ngữ. Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm gồm khoảng 170 bài thơ Nôm luật Đường (pha lục ngôn) thể hiện sự thành 
thạo, lưu loát, sinh động hiếm có. Sau Nguyễn Bỉnh Khiêm (thế kỷ XVI) thơ Nôm 
luật Đường vẫn tiếp tục được duy trì, trau chuốt. Tập thơ Khâm định thăng bình 
bách vịnh của chúa Trịnh Căn có tới 88 bài thơ Nôm thất ngôn bát cú điêu luyện, 
chải chuốt ca ngợi sự thanh bình, thịnh trị của đất nước. Nguyễn Cư Trinh, Mạc 
Thiên Tích, Nguyễn Tông Quai… là những tác giả của văn học Đàng Trong có 
những bài thơ Nôm đề vịnh khá chững chạc, trong sáng. Các truyện thơ Nôm luật 
Đường chưa rõ tên tác giả như Vương Tường, Tô công phụng sứ, Lâm tuyền kỳ ngộ, 
Tam quốc thi thể hiện rõ sự tìm tòi, sáng tạo trong văn thơ Nôm tự sự. Quá trình 
tìm tòi này tất yếu dẫn đến việc xuất hiện truyện thơ Nôm lục bát, một sự thay thế 
hợp lý, hợp quy luật phát triển của nền văn học dân tộc. Các truyện thơ Nôm lục 
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bát còn được lưu truyền và thất truyền giai đoạn này gồm có: Lạc Xương phân 
kính của Nguyễn Thế Nghi (thất truyền), Song Tinh Bất Dạ của Nguyễn Hữu Hào, 
Sứ trình tân truyện của Nguyễn Tông Quai, Ông Ninh cổ truyện (khuyết danh), 
Thoại Khanh - Châu Tuấn (khuyết danh), Lý Công truyện (khuyết danh).v..v. 

Đáp ứng nhu cầu thể hiện tâm tư, tình cảm ngày càng phong phú, phức tạp 
của con người thời đại, những thể loại sử dụng thành tựu thơ ca dân gian (ngôn ngữ 
Nôm, thơ lục bát, song thất lục bát) như vãn, ca trù, ngâm khúc, diễn ca xuất hiện 
nhiều. Các tác giả và tác phẩm nổi bật của nhóm thể loại này gồm có: Nguyễn 
Giản Thanh với Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát ả đào, Phùng Khắc Khoan với 
Lâm tuyền vãn, Đào Duy Từ với Ngoạ Long cương vãn, Tư Dung vãn, Hoàng Sĩ 
Khải với Tứ thời khúc vịnh… Các bài vãn, ca không còn lưu tên tác giả gồm có Lư 
Khê vãn, Thiên Nam ngữ lục (là tác phẩm đồ sộ với hơn 8000 câu thơ lục bát), 
Thiên Nam minh giám (gồm 936 câu song thất lục bát). Ở Đàng Trong, Hà Tiên 
thập vịnh của Mạc Thiên Tích được coi là những bài thơ sử dụng điệu thơ song thát 
lục bát để diễn tả tình cảm đậm đà với thiên nhiên đất nước. “Thế là thơ song thất 
lục bát đã thông dụng từ Nam đến Bắc, trở thành quen thuộc trong việc sáng tác 
khúc ngâm. Đáng chú ý là do khả năng trữ tình phong phú, điệu thơ này lúc đầu 
lại được dùng để viết các ca khúc lạc quan, hùng tráng nữa, nếu như sau này nó 
chủ yếu được dùng để viết các khúc ngâm buồn thương, oán vọng” (1). Nhìn chung, 
về mặt số lượng (tác giả, tác phẩm) và chất lượng (nội dung, thể loại, ngôn ngữ) 
văn học viết bằng chữ Nôm giai đoạn này thể hiện xu thế phát triển, đổi mới đầy 
triển vọng. Tiến trình vận động của xã hội, sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa, sự 
tiến triển của văn hóa và sự đa dạng, phong phú về tư tưởng của thời đại đã tạo 
tiền đề cho những tìm tòi, phát hiện và mở rộng tư tưởng nhân văn, nhân đạo của 
văn học Nôm. 

Văn học chữ Hán vẫn trong  quá trình vận động, phát triển tuy không được 
mạnh mẽ như văn học Nôm. Thành tựu văn xuôi chữ Hán có thể kể đến các tác 
phẩm như Trung Tân quán bi ký, Thạch Khánh ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ, Thiên nam vân lục liệt truyện của Nguyễn 
Hàng, Tục truyền kỳ của Đoàn Thị Điểm, Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề, 
Nam Việt chí của Nguyễn Khoa Chiêm. Nổi bật nhất trong số tác phẩm trên là 
Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ, tập truyện ký truyền kỳ được ca ngợi là “thiên 
cổ kỳ bút” của văn học Đại Việt. 

Thành quả thơ chữ Hán được biểu hiện ở số lượng lớn các thi tập như: Bạch 
Vân âm thi tập (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Ngôn chí thi tập, Mai Lĩnh sứ Hoa thi tập 
(Phùng Khắc Khoan), Việt giám vịnh sử tập (Đặng Minh Khiêm), Khiếu vịnh thi 
tập (Hà Nhậm Đại), Tư hương vận lục (Lê Quang Bí), Vịnh sử thi tập (Nguyễn Bá 
Lân), Bắc sử thi tập (Đào Công Chính), Hoa trình thi tập (Nguyễn Quí Đức), Sứ 
hoa tập (Lê Anh Tuấn), Kính trai sứ tập (Phạm Khiêm Ích).v..v. Điều đáng chú ý 
là trong các thi tập trên, một số lớn là những tập thơ vịnh sử, thơ bang giao (thơ đi 
sứ) và thơ đề cao đạo lý Nho gia. 

                                                 
(1) Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân… Văn học Việt Nam thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII. Sách đã dẫn.   
    Trang 37 
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* * 

* 

Nội dung văn học hơn hai thế kỷ này trước hết thể hiện ở cảm hứng yêu 
nước, tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc. Trên cơ sở cảm hứng yêu nước, 
nhiều tập thơ vịnh sử, diễn ca lịch sử, thơ đi sứ đã xuất hiện như một hiện tượng 
nổi bật của văn học thời đại. Có thể kể đến các tập thơ vịnh sử của Đặng Minh 
Khiêm, Hà Nhậm Đại, Lê Quang Bí; các tác phẩm diễn ca lịch sử hùng hồn như 
Thiên Nam ngữ lục, Thiên Nam minh giám; các tập thơ đi sứ của Phùng Khắc 
Khoan, Nguyễn Tông Quai, Nguyễn Công Hãn … Đề vịnh truyện cũ, người xưa, 
ngụ ý răn dạy người đời nhưng do xuất phát không chỉ từ chuẩn mực đạo đức Nho 
gia mà còn từ tình cảm, đạo lý sống dân tộc nên thơ vịnh sử thời kỳ này bớt đi 
nhiều sự khô khan, đơn điệu, trở nên khá sống động, giàu cảm xúc, tình đời. Bởi 
thế mà “không ít bài thơ vịnh sử đã vượt lên trên quan niệm giáo huấn khô khan, 
gò gẫm của Nho giáo bảo thủ, trở thành những bài ca yêu nước và tự hào về 
truyền thống văn hiến cao đẹp của dân tộc” (1)

Như một bộ phận không tách rời của thơ vịnh sử, những tác phẩm diễn ca 
lịch sử một mặt ca tụng những nhân vật lịch sử có công với nước, đó là các vị vua 
chúa, tướng lĩnh, những vị anh hùng như Trưng Vương, Ngô Quyền, Lý Thường 
Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, Nguyễn Biểu, Nguyễn Trãi… mặt 
khác, lên án bọn gian thần, hôn quân, bạo chúa, bọn phản nước, hại dân. 

Thơ đi sứ là mảng sáng tác đặc biệt của thơ văn yêu nước lúc bấy giờ. Do  
những khó khăn, phức tạp trong quan hệ bang giao thế kỷ XVI, XVII (xuất phát từ 
sự rối loạn trong nội bộ đất nước ta) nhưng các sứ thần Đại Việt vẫn tỏ rõ tư thế 
của  những trí thức có trách nhiệm cao với vua, với nước. Lòng yêu nước, tâm sự 
nhớ nước, nhớ nhà, tinh thần tự hào dân tộc vẫn là những tình cảm, cảm xúc sâu 
nặng trên “sứ trình” vạn dặm gian nguy của Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Tông 
Quai, Vũ Cẩn.v..v. 

Thơ văn đề vịnh thiên nhiên, mô tả phong vật đất nước là nguồn mạch trong 
trẻo của cảm hứng dân tộc, cảm hứng yêu nước. Từ Nguyễn Giản Thanh, Nguyễn 
Hàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Đào Duy Từ, Mạc Thiên Bích, cảm hứng dạt dào 
trước thiên nhiên tươi đẹp của đất nước được tiếp nối, liền mạch, thống nhất thể 
hiện tình cảm yêu nước mang tính truyền thống của người dân Đại Việt. 

Xuất phát từ cảm hứng nhân văn, nhân đạo, văn học thế kỷ XVI đến đầu thế 
kỷ XVIII còn thể hiện sự phê phán những tiêu cực của chế độ phong kiến, ca ngợi 
nhân cách thanh cao, liêm khiết, lối sống tự do, tự tại… Văn học thế kỷ XVI với 
những tác giả lớn như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Dữ, 
Nguyễn Hàng đã xuất hiện xu hướng lên án chế độ phong kiến với những tệ hại 
của nó như nội chiến phong kiến, sự tham bạo của tầng lớp vua quan, sự băng 
hoại, tha hóa của thế đạo nhân tâm. Chiến tranh với Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng 

                                                 
(1) Bùi Duy Tân - Khải luận. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 6. Nhà xuất bản khoa học xã hội. Hà Nội    
   1997. Trang 28 
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Khắc Khoan là chết chóc, tàn phá, là chia lìa, ly tán đau thương. Trước ảnh loạn 
lạc, binh đao khiến “máu chảy thành sông, xương chất như núi” Phùng Khắc 
Khoan băn khoăn không hiểu sao người đời lại chỉ ưa “vũ chiến” mà không phải là 
“văn chiến”. Thể hiện thái độ phê phán sự tàn bạo của nội chiến phong kiến, xót 
xa trước cảnh tang thương, khao khát thái bình cho dân cho nước, thơ văn các tác 
giả thế kỷ XVI đã khẳng định những giá trị nhân văn cao cả. Văn học các thế kỷ 
sau đã nâng cao, phát huy lên tầm mức mới những giá trị nội dung tư tưởng lớn 
này. 

Chế độ phong kiến còn là hang ổ làm nẩy sinh bọn quí tộc, quan liêu hám 
danh, trục lợi. Nguyễn Bỉnh Khiêm ví bọn quan liêu như loài chuột tham lam, gian 
giảo chuyên “chui vào góc thành, ẩn trong hang hốc” để tính mưu gian. Với ngòi 
bút của một ẩn sĩ thương đời, Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ chất chứa sự căm 
ghét, oán giận sâu sắc bọn vua quan tham bạo, dối trá, dâm cuồng, chém giết 
người không ghê tay. Nho sĩ trí thức lúc bấy giờ cũng lắm kẻ hư đốn, trụy lạc “đổi 
họ để đi học, thay tên để ra thi”, khi đỗ đạt, làm quan thì “bán nước”, “dối vua” 
(Chuyện Phạm Tử Hư lên chơi thiên tào). Thế đạo nhân tâm trong thời đại lúc bấy 
giờ trở nên ngả nghiêng, băng hoại. Nguyễn Bỉnh Khiêm lên án gay gắt thói đời 
đen bạc, hám lợi, lo ngại trước những thủ đoạn lừa lọc, dối trá. 

Trước xã hội loạn lạc, đảo điên, tâm trạng các tác gia đều chứa chất ưu tư. 
Thơ Nguyễn Hàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, truyện truyền kỳ của Nguyễn Dữ là nỗi 
lòng của những con người có lương tri, tâm huyết với đời. Thơ Nguyễn Hàng thiên 
về diễn tả tâm trạng người ẩn dật, với Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ là tiếng nói lên án 
thói đời đen bạc, Nguyễn Dữ qua Truyền kỳ mạn lục thể hiện sự chán ghét thời 
cuộc đến mức “chân không bước đến thị thành, mình không vào đến cung đình” kể 
từ sau khi cáo quan. Suy nghĩ về cuộc đời, băn khoăn về lẽ sống, tâm tư nhiều lúc 
lâm vào tình trạng u uất, bi quan… đó là những điều mà chúng ta có thể thấy rõ 
qua thơ văn các kẻ sĩ lúc bấy giờ. 

Thể hiện sự bất mãn, chán ghét sâu xa đối với những tệ hại, suy đồi của chế 
độ phong kiến, gián tiếp lên tiếng bảo vệ đạo lý, nhân phẩm, gợi mở tinh thần 
nhân văn, nhân đạo, đó là những giá trị mới của văn học giai đoạn. 

Chiều hướng vận động, phát triển của xã hội, của văn hóa, tư tưởng làm xuất 
hiện trong văn học chủ đề quyền sống con người. Tình yêu, hạnh phúc lứa đôi, số 
phận người phụ nữ là những đề tài của một số tác phẩm có ý nghĩa mới mẻ lúc 
bấy giờ. Có thể thấy, gần nửa số truyện trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ 
mô tả tình yêu nam nữ, hạnh phúc gia đình, đặc biệt là số phận người phụ nữ. 
Nguyễn Dữ ca ngợi những mối tình thủy chung, son sắt, đồng thời cũng mô tả khá 
là lộ liễu, phóng túng những mối tình đắm đuối, si mê để rồi phủ nhận lại bằng 
những lời bình phê phán nghiêm khắc. Số phận đau thương, bất hạnh của người 
phụ nữ cũng đã bắt đầu được Nguyễn Dữ quan tâm thể hiện qua Truyền kỳ mạn 
lục. 

Đề tài hôn nhân tự do và số phận người phụ nữ còn được thể hiện trong các 
truyện thơ Nôm như Vương Tường, Lâm tuyền kỳ ngộ, Song Tinh Bất Dạ. Được coi 
là bài ca về hạnh phúc lứa đôi vượt ra ngoài khuôn khổ lễ giáo phong kiến. Đây là 
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truyện thơ Nôm Đường luật cùng với Vương Tường và truyện thơ Nôm lục bát 
Song Tinh Bất Dạ được phóng tác từ tích truyện của văn học Trung Hoa nhưng lại 
nhằm đáp ứng một nhu cầu văn học mới có tính thời đại của nước ta, nhu cầu và 
khát vọng về tình cảm yêu đương và hạnh phúc đôi lứa. 

* * 

* 

Gắn liền với những đổi mới về nội dung, văn học thế kỷ XVI đến nửa đầu 
thế kỷ XVIII xuất hiện những sáng tạo về mặt thể loại. Trên cơ sở văn liệu Hán 
học, kết hợp với thành tựu của văn học dân gian, những chế tác mới về thể loại 
được thể hiện ở sự thành công của các thể loại lớn như truyện ký truyền kỳ, 
truyện thơ, khúc ngâm, thơ trường thiên cổ thể, diễn ca lịch sử. Sự xuất hiện các 
thể loại mới nhằm đáp ứng nhu cầu phản ánh chân thực, sinh động hiện thực xã 
hội, tâm trạng con người ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, phức tạp… 

Nhìn một cách khái quát, thể loại văn học thời đại đã cơ bản phân định 
thành hai loại hình: tự sự và trữ tình. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai loại hình này 
không phải hoàn toàn độc lập, tách biệt mà là hỗ trợ, gắn kết, tương tác qua lại 
nhau. Với truyện thơ, truyện truyền kỳ phương pháp tự sự được xây dựng trên cơ 
sở kết hợp các biện pháp và yếu tố tự sự, trữ tình để xây dựng các hình tượng nhân 
vật. Văn học chữ Hán có ưu thế về thể loại truyện ký truyền kỳ, thơ trường thiên 
cổ thể. Văn học chữ Nôm khẳng định bước phát triển mới với những thể loại lớn 
như truyện thơ Nôm, khúc ngâm, vịnh, diễn ca lịch sử. Điều đáng chú ý là trong 
những tác phẩm thuộc các thể loại mới như Lâm tuyền vãn, Tứ thời khúc vịnh, 
Ngọa Long cương vãn, Tư Dung vãn, Thiên Nam ngữ lục, Song Tinh Bất Dạ thể thơ 
lục bát và song thất lục bát đã được sử dụng một cách khá là thành thạo, phổ biến. 
Sự lên ngôi của hai thể thơ này vừa để đáp ứng nhu cầu phản ánh của văn học vừa 
“mở đường cho sự phát triển của các thể loại tự sự, trữ tình lớn trong lịch sử văn 
học và chứng minh một cách hùng hồn ảnh hưởng to lớn của văn học dân gian đối 
với việc xây dựng những thể loại mới của văn học viết dân tộc” (1)

Về mặt ngôn ngữ, những thành tựu mới của văn học được thể hiện ở cả hai 
bộ phận, bộ phận văn học chữ Hán và bộ phận văn học Nôm. Văn xuôi tự sự nghệ 
thuật, điển hình là Truyền kỳ mạn lục có thể xem là một thành công lớn, tiêu biểu. 
Trong tác phẩm này: “Nguyễn Dữ sử dụng nhiều biện pháp tu từ để xây dựng hình 
tượng, cấu tạo tình tiết, diễn tả tâm lý, làm cho ngôn ngữ trong tác phẩm giàu tính 
hình tượng, lời văn nhịp nhàng, sinh động hấp dẫn” (2)

Với các tác phẩm văn học Nôm, ngôn ngữ văn học dân tộc được nâng lên 
một trình độ phát triển mới so với trước cả về diện sử dụng lẫn chất lượng. Ngoài 

                                                 
(1) Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân… Văn học Việt Nam thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII. Sách đã dẫn.  
   Trang 92. 
(2) Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân… Văn học Việt Nam thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII. Sách đã dẫn.  
   Trang 93. 
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việc được dùng để sáng tác, chữ Nôm và văn học Nôm còn được gia tăng vai trò, 
phong phú hóa ở sự xuất hiện bước đầu của những dịch phẩm (Thí dụ dịch phẩm 
Nôm Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Thế Nghi thế kỷ XVI). Xu hướng phát triển 
của ngôn ngữ văn học Nôm một mặt thể hiện ở sự gia tăng Việt hóa từ ngữ, điển 
cố của văn học dân gian, nhất là thơ ca dân gian và khẩu ngữ hàng ngày của nhân 
dân (như thành ngữ, tục ngữ). Sự phong phú, giàu tính hình tượng, giàu sắc thái 
biểu hiện của ngôn ngữ văn học dân tộc chính là kết quả tất yếu của các xu hướng 
phát triển này. 

 

Thế kỷ XVI, XVII đánh dấu những bước phát triển mới về kiến trúc. Những 
ngôi chùa lớn (Chùa Tây Phương, Thiên Mụ, Bút Tháp, Đình Bảng…), những đạo 
quán,  những bức tượng đồng to đẹp,  những quả chuông.v..v. được xây dựng, tu 
sửa, tô đúc gần như đồng loạt. Những bức phù điêu được chạm trổ với nghệ thuật 
điêu luyện khẳng định sự khéo léo, tài hoa của nghệ nhân tạo hình dân gian. 
Trong dân gian, các sinh hoạt văn hóa thôn dã như đua thuyền, đấu võ, đánh vật; 
các hình thức sinh hoạt âm nhạc, ca múa như hát chèo, hát ả đào, hát tuồng, múa 
đèn.v..v. được nhân dân ưa thích trở nên khá thịnh hành, phát triển. Có thể nói: 
“Nền văn hóa vật chất và tinh thần phát triển như một thực thể thống nhất ở cả hai 
miền là sự biểu hiện sức mạnh và ý chí của nhân dân”, và “bất chấp sự khủng 
hoảng của chế độ phong kiến, dân tộc ta vẫn tiến lên dần trong sự nghiệp mở 
mang đất nước và nâng cao nền văn hóa dân tộc. Điều đó có tác động mạnh đối 
với sự phát triển của văn học” (1)

                                                 
(1) Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân… Văn học Việt Nam thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII. Sách đã dẫn.   
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